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áp dụng hàm sản xuất Cobb-Douglass để đo hiệu quả sản xuất 

                                                                                             Lê Văn Dụy 

                                                                                   Viện Khoa học Thống kê 

I. Hàm Cobb-Douglass 

Trong hoạt động sản xuất có ba yếu tố 

quan trọng đảm bảo cho nó phát triển: lao 

động sống (L); công cụ máy móc và nguyên 

nhiên vật liệu (vốn, K); trình độ khoa học kỹ 

thuật, khả năng tổ chức quản lý của doanh 

nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung 

(các yếu tố tổng hợp, A).  

Sản xuất phát triển nhanh hay chậm tùy 

thuộc vào việc sử dụng các yếu tố lao động, 

vốn như thế nào, đồng thời cũng phụ thuộc 

vào các yếu tố tổng hợp. Trên bình diện kinh 

tế các yếu tố này phản ánh hiệu quả sản 

xuất chung. Để đánh giá tác động của các 

yếu tố này tới kết quả sản xuất người ta 

thường sử dụng mô hình Cobb-Douglass, mô 

hình này có một số ưu điểm sau: 

- Trong số các mô hình mô tả quá trình 

sản xuất, mô hình này thuộc loại đơn giản nhất; 

- Tuy mô hình đơn giản, song vẫn cho 

phép nhận xét sát thực với tình hình sản xuất 

thực tế;  

- Các thông số của mô hình dễ ước lượng. 

Hàm Cobb-Douglass có dạng: 

)1(

tttt KLAQ αα                                (1) 

Trong đó:  0<  < 1. Với giả thiết 0 <  

hàm Cobb-Douglass coi giá trị sản xuất tỷ lệ 

thuận với  lao động và vốn.  

Với giả thiết hàm Cobb-Douglass là 

hàm liên tục theo thời gian và dưới góc độ 

toán học  có thể biểu diễn tốc độ phát triển 

theo thời gian của Qt như sau:  
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Chia hai vế phương trình (2) cho Q và 

sau khi biến đổi có: 
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Vế trái của công thức (3) chính là tốc 
độ tăng của giá trị sản xuất (Qt). Vế phải 
của công thức này gồm có ba thành phần: 
thành phần thứ nhất là tốc độ tăng năng suất 
các nhân tố tổng hợp; thành phần thứ hai là 
tốc độ tăng năng suất cận biên của lao động 
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); thành phần thứ ba là tốc độ tăng 

năng suất biên duyên của vốn (
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). Viết 

gọn lại có: 

)K(Gr)
Q

K
(MPK)L(Gr)

Q

L
(MPL)A(Gr)Q(Gr  (4) 

Trong đó 

Gr(Q) tốc độ tăng của giá trị Sản xuất  

Gr(L) tốc độ tăng của lao động 

Gr(K) tốc độ tăng của vốn 

MPL và MPK là năng suất cận biên 

tương ứng của yếu tố lao động và vốn. 

Trong thị trường có cạnh tranh hoàn 

hảo(1) tỷ lệ lợi nhuận của đồng vốn bỏ ra sẽ 

bằng năng suất cận biên của vốn (MPK), 

còn tỷ lệ lương của công nhân sẽ bằng năng 

suất biên duyên của lao động (MPL). Trong 
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trường hợp này MPK(K/Q) sẽ là tỷ lệ đóng 

góp của vốn trong giá trị sản xuất và 

MPL(L/Q) là tỷ lệ đóng góp của lao động 

trong giá trị sản xuất(2). Như vậy trong trường 

hợp này MPL và MPK là tỷ lệ đóng góp của 

lao động và vốn trong kết quả sản xuất thu 

được. Cụ thể hoá công thức (4) mô hình hàm 

sản xuất Cobb-Douglass có dạng: 

)K(Gr)1()L(Gr)A(Gr)Q(Gr αα    (5) 

Công thức (5) cho thấy tỷ lệ đóng góp 

của tốc độ tăng lao động cho tốc độ tăng 

của giá trị sản xuất bằng  , còn tỷ lệ đóng 

góp của tốc độ tăng vốn cho tốc độ tăng của 

giá trị sản xuất bằng (1-). 

Dựa vào công thức (5), có thể tính  tốc 

độ tăng của năng suất các nhân tố tổng hợp  

(Gr(A) hay Gr(TFP)) theo công thức:  

  )}K(Gr)α1()L(Grα{)Q(Gr)TFP(Gr    (6) 

Trong đó Gr(Q) là tốc độ tăng của giá trị 

tăng thêm, Gr(L) là tốc độ tăng lao động, 

còn Gr(K) là tốc độ tăng vốn.  

II. Ước lượng các thông số của hàm 

Cobb-Douglass 

Có nhiều phương pháp ước lượng các 

thông số của hàm Cobb-Douglass. Phương 

pháp thông thường nhất là sử dụng phương 

pháp hồi quy. Một phương pháp khác hiện 

nay đang được nhiều nước trên thế giới ứng 

dụng đó là phương pháp "hạch toán". ở đây 

giới thiệu nội dung của hai phương pháp này. 

2.1. Phương pháp hồi quy 

Để ứng dụng phương pháp này người ta 

đưa mô hình (1) về dạng tuyến tính bằng 

cách Logarit hóa hai vế của công thức (1).  

  )()()()()( KLog1LLogALogQLog αα   (7) 

áp dụng phương pháp hồi quy cho mô 

hình (7) với ba dãy số Log(Q), Log(L) và 

Log(K) sẽ có Log(A),  và (1-). Lấy giá trị 

đối Log của Log(A) sẽ tìm được A. 

Để ứng dụng được phương pháp này 

cần có ba chuỗi số liệu tương thích nhau đó 

là: Q (giá trị sản lượng hoặc giá trị gia tăng 

của các năm); L (số lượng lao động được sử 

dụng để tạo ra Q của các năm tương ứng) và 

K (số vốn được sử dụng kết hợp với lao động 

để tạo ra Q). Dãy số liệu này có độ dài ít 

nhất là 9 năm. 

Để ứng dụng phương pháp hồi quy cần 

phải đáp ứng một nhu cầu khác đó là việc hạch 

toán các chỉ tiêu Q, L và K phải chuẩn xác. 

Trong thực tế, ứng dụng phương pháp 

ước lượng này ở Việt Nam thu được các 

thông số của mô hình không sát thực 

nguyên nhân có thể do khâu hạch toán còn 

khiếm khuyết. 

2.2. Phương pháp hạch toán 

Theo phương pháp này người ta sử 

dụng thu nhập của người lao động từ sản 

xuất thay cho lao động sống.  

Trong mô hình Cobb-Douglass,  và  

(1-) chính là tỷ lệ đóng góp của lao động và 

vốn trong tổng sản phẩm trong nước, vì vậy 

có thể ước lượng chúng trước, sau đó ước 

lượng năng suất các yếu tố tổng hợp (A). 

Trên góc độ sản xuất, đóng góp của 

yếu tố lao động sống vào giá trị tăng thêm 

chính là toàn bộ thu nhập của người công 

nhân dựa vào sản xuất (Labour Cost-LC). Vì 

vậy, ở phương pháp hạch toán, thông số α  

được ước lượng như sau: 

Q

LC
α  
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Như vậy để ước lượng thông số  sát 

thực, cần hạch toán đầy đủ các khoản mà 

người lao động nhận được nhờ tham gia 

trong quá tình sản xuất kinh doanh mà có, 

mặt khác cũng cần tính toán chính xác tổng 

sản phẩm trong nước (Q). Giá trị của thông 

số A được ước lượng dựa vào công thức: 

 )K(Log)1()L(Log)Q(Log)A(Log αα    (8) 

Để ước lượng tốc độ tăng của TFP sử 

dụng phương trình (6).  Muốn áp dụng được 

công thức này cần phải có số liệu Q (tổng sản 

phẩm trong nước), LC và K theo thời gian. 

3. áp dụng phương pháp hạch toán tính thử 

nghiệm cho một số lĩnh vực công nghiệp  

3.1. Thử nghiệm phương pháp 

Để thử nghiệm phương pháp, số liệu thu 

được từ điều tra các doanh nghiệp 1/ 4/ 2001 

được đem ra áp dụng. Kết quả ước lượng 

các thông số của mô hình Cobb-Douglass 

cho thấy hoàn toàn có thể áp dụng để 

nghiên cứu về đóng góp của lao động, vốn 

và trình độ khoa học công nghệ và tổ chức 

của các ngành công nghiệp cũng như các 

thành phần kinh tế  được nghiên cứu (xem 

bảng dưới).  

Bảng: Kết quả ước lượng các thông số của hàm Cobb-Douglas ở một số loại hình doanh nghiệp 

Loại hình công nghiệp 
Lao 

động

Thu nhập 

của người 

lao động 

Tài sản 

cố định

Giá trị 

tăng 

thêm 

 1- 
A  

(TFP) 

 L LC K Q LC/Q 1-(LC/Q)  

Tổng số 266 3069 22137 14188 0,2163 0,7837 1,6678

Công nghiệp khai thác mỏ 397 4532 14313 11504 0,3940 0,6060 3,2989

Công nghiệp chế biến 253 2839 20504 12534 0,2265 0,7735 1,6534

Công nghiệp SX phân phối 

điện và khí đốt 

705 13806 151541 129964 0,1062 0,8938 1,5173

Nguồn: Số liệu lấy từ điều tra doanh nghiệp (không có các doanh nghiệp dầu khí) năm 2002.  

Ghi chú:   + Số liệu ở đây là số liệu bình quân cho 1 doanh nghiệp  

                 + A (TFP) được ước lượng bằng công thức: )( ALog10A  ,  

                   trong đó: Log(A) = Log(Q) - αog(L) - (1-α)Log(K)  

Kết qủa ước lượng đưa ra trong bảng 

cho thấy tỷ lệ đóng góp của lao động cho giá 

trị tăng thêm thấp so với đóng góp của vốn 

(21,6 % so với 78,4 %). Điều này có thể do: 

+ Trả công lao động chưa tương xứng với 

đóng góp của người lao động cho sản xuất. 

+ Máy móc ngày nay đã thay thế nhiều  

phần việc do con người đảm nhiệm trước đây.  

Ngành có mức đóng góp của lao động 

cao nhất là khai thác mỏ (39,4%), ngành có 

mức đóng của lao động thấp nhất là ngành 

điện nước (10,6%). Điều này cho thấy mô 

hình  phản ánh sát với tình hình thực  tế: 

+ Ngành khai thác mỏ của nước ta hiện 

vẫn sử dụng nhiều sức lao động của con người; 
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+ Ngành khai thác mỏ có lợi nhuận 

không cao do vậy mặc dầu trả lương cho 

công nhân ở mức trung bình, song vẫn chiếm 

tỷ trọng lớn trong tổng giá trị tăng thêm.  

+ Ngành điện nước máy móc làm là 

chính, con người chỉ làm công tác quản lý 

điều hành là chính.   

Bảng kết quả tính toán trên cho thấy chỉ 

tiêu TFP>1. Điều này chứng tỏ các nhân tố 

tổng hợp có vai trò quan trọng trong lĩnh vực 

công nghiệp của nước ta. Trong ba ngành 

kinh tế được nghiên cứu, ngành khai thác mỏ 

có hiệu quả sản suất cao nhất (3,3 lần), thấp 

nhất là ngành điện nước (1,5 lần).  

3.2. Nhận xét 

+ ứng dụng hàm Cobb-Douglass để 

nghiên cứu thực tiễn kinh tế chắc chắn có 

phần gượng ép, vì còn có nhiều hàm sản 

xuất khác tổng quát hơn, mô tả sát với thực 

tiễn hơn, ví dụ như hàm CES(3). Tuy nhiên, 

hàm Cobb-Douglass thuộc loại dễ ứng dụng 

và dễ ước lượng, mặt khác cũng phản ánh 

được xu thế của sản xuất do vậy được nhiều 

nước trên thế giới ứng dụng. 

+ Hàm này có thể ứng dụng cho cấp toàn 

quốc, cấp ngành hoặc cho từng doanh nghiệp.  

+ Các thông số của hàm (, TFP) nếu 

được tính thường xuyên sẽ phản ánh được 

xu hướng phát triển của doanh nghiệp, đồng 

thời cũng cho thấy xu hướng nâng cao chất 

lượng sử dụng máy móc, trình độ công nhân 

viên của đơn vị (thông qua TFP).  

+ Nếu các doanh nghiệp đều tính các 

thông số của mô hình Cobb-Douglass riêng 

cho mình rồi đem so sánh các thông số đó 

với thông số của một xí nghiệp chuẩn (xí 

nghiệp có giá trị Q, L, K bình quân) cùng lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh sẽ thấy khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp(4).  

+ Để ứng dụng được mô hình tốt khâu 

hạch toán phải được tổ chức tốt 

(1) Cạnh tranh hoàn hảo là không nhà 

doanh nghiệp nào lái được thị trường theo ý riêng  

của mình.  

(2) Điều này đã được chứng minh chặt chẽ 

về mặt toán học. 

(3) CES; Hàm sản suất cho phép nghiên 

cứu cả về hệ số co dãn thay thế. Hàm này trong 

một điều kiện nhất định sẽ trở về dạng hàm 

Cobb-Douglass 

(4) TFP cao hơn hoặc bằng của xí nghiệp 

chuẩn thì có nghĩa là vẫn đảm bảo sức cạnh 

tranh; thấp hơn khả năng bị phá sản lớn 
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